
ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3- 1

Chương 3 : 
KỸ THUẬT 

THÔNG TIN DỮ LIỆU
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-2
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-3

Chương 3 : 
Kỹ thuật thông tin dữ liệu

n Mục đích chính của chương:
n Các kỹ thuật và mạch điện ứng dụng để truyền

các khung dữ liệu giữa 2 DTE.
n Các hệ thống mã phát hiện lỗi mà cho phép

DTE bên nhận xác định sự có mặt của bất kỳ lỗi
xảy ra chuỗi bit nhận được. 
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-4

Chương 3 : 
Kỹ thuật thông tin dữ liệu

n Nội dung :
n Hệ thống mã.
n Cấu hình kết nối cơ bản.
n Các kiểu thông tin.
n Các kiểu truyền.
n Truyền bất đồng bộ.
n Truyền đồng bộ.
n Nhiễu Gaus s  và tỷ le ä lỗi bit.
n Xử lý dữ lie äu s ố.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-5

3.1 Hệ tho áng mã
(coding  s chemes )

n Có hai hệ thống mã thường được sử dụng
nhất trong hệ thống turyền số liệu : 
n Mã EBCDIC (Extended Binary Coded 

Decimal Interchange Code) : là bộ mã 8bit 
được s ử dụng trong các thiết bị do hãng
IBM s ản xuất.

n Mã AS CII (American Standards Committee 
for Information Interchange) : là bộ mã 7bit 
do CITT định nghĩa.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-6

Hệ thống mã
(coding s chemes )
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-7

Hệ thống mã
(coding s chemes )
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-8

Hệ thống mã
(coding s chemes )

Những ký tự không in được trong mã AS CII
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-9

3.2 Cấu hình kết no ái cơ bản
n Điểm – điểm (point - point).
n Đa điểm ( Multipoint - Multidrop).
n Mắc lưới (Mesh).
n Sao (Star).
n Voøng(Ring).
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-10
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-11

3.3 Các kiểu tho âng tin :
n Đơn công (Simplex): thông tin chỉ được truyền theo

một hướng duy nhất (radio, tivi…)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-12

Các kiểu thông tin 

nBán song công (half-duplex): thông tin được truyền 
theo hai chiều nhưng không đồng thời, tại mỗi thời điểm 
thông tin chỉ có truyền theo một hướng (Bộ đàm) 
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-13

Các kiểu thông tin 

nSong công (full-duplex): thông tin có thể được truyền 2 
chiều tại cùng một thời điểm trên tuyến dữ liệu 
(telephone). 
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-14
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-15

3.4 Các kiểu truyền
q Để truyền các bit dữ liệu từ nơi phát đến nơi thu

trên đường truyền vật lý ta có thể truyền theo 2 
hình thức:

n Truyền nối tiếp ( Serial ): Các bit được gửi lần lượt
trên đường truyền. Tốc độ thấp,khoảng cách truyền
xa.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-16

Các kiểu truyền

n Truyền song song (Parallel): Các bit được gửi cùng
lúc trên nhiều dây khác nhau. Tốc độ cao, khoảng
cách truyền ngắn.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-17

Các kiểu truyền

q Để bên thu xác định và hiểu đúng các bit dữ liệu truyền
đến thì phải thực hiện được những yêu cầu sau:

n Xác định thời điểm bắt đầu của mỗi bit trong một chu kỳ-> 
bit / clock synchronization

n Xác định được vị trí bắt đầu và kết thúc của mỗi ký tự / 
byte. -> character / byte synchronization (Có thể không
cần thiết tùy theo kiểu truyền).

n Xác định vị trí bắt đầu và kết thúc của mỗi khung dữ liệuà
frame synchronization

Có 2 kiểu truyền :
n Trueàn bất đồng bộ (Asynchronous transmission) .
n Truyền đồng bộ (Synchronous transmission) .
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-18
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-19

3.5 Truyền bất đo àng bo ä
(Asynchronous transmission)

n Đặc điểm :
Ø Thường được dùng khi truyền dữ liệu được tạo ra trong

những thời điểm ngẫu nhiên (Bàn phím – máy tính)
Ø Dữ liệu được chuyển tải dưới dạng ký tự được đặt giữa

Star bit (bit 0) và một hay nhiều Stop bit (bit 1).
Ø Trạng thái nghỉ của đường truyền ở mức logic 1.
Ø Tốc độ truyền thấp.

n Kỹ thuật đồng bộ trong kiểu truyền bất đồng bộ :
n Đồng bộ bit.
n Đồng bộ byte/ ký tự.
n Đồng bộ khung
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-20

Truyền bất đồng bộ
(Asynchronous transmission)

n Đồng bộ bit  :
Ø Do đồng hồ phía thu và phát chạy độc lập nhau -> Phải

làm sao lấy mẫu càng gần trung tâm bit càng tốt.
Ø Nguyên lý :

Ø Tần số xung clock đồng hồ thu lớn gấp N lần tần số
xung clock củađồng hồ phát.

Ø Khi phát hiện đựơc trạng thái chuyển đổi mức điện
áp (vị trí bắt đầu của start bit và vị trí kết thúc của
bit stop bit truớc đó hay trạng thái nghĩ của đường
truyền) thì phía thu sẽ chờ sau N/2 chu kỳ xung
clock thu (vị trí giữa của start bit) để lấy mẫu.

Ø Sau đó cứ sau mỗi N chu kỳ xung clock (vị trí giữa
mỗi bit) thu phía thu sẽ lấy mẫu bit dữ liệu thu. Điều
này được thực hiện cho đến hết ký tự. 
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-21

Truyền bất đồng bộ
(Asynchronous transmission)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-22

Truyền bất đồng bộ
(Asynchronous transmission)

Nhận xét : 
N càng lớn thì
lấy mẫu dữ liệu 
càng chính xác
Thường N = 16.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-23

Truyền bất đồng bộ
(Asynchronous transmission)

n Đồng bộ ký tự (character)/ byte 

msb P

n Start bit : “0” - 1bit. Stop bits :’1’ - 1,1.5,2 bit. Data bits : 
5,6,7,8.

n Parity : Chỉ phát hiện sai khi tổng số bit lỗi là số lẻ.Vd
n Even : Tổng số bit 1 (Kể cả Parity) là số chẵn. Vd
n Odd : Tổng số bit 1 (Kể cả Parity) là số lẻ. Vd
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-24

Truyền bất đồng bộ
(Asynchronous transmission)

Nguyên lý :
n Phía phát và phía thu được lập trình để có cùng

số bit trong mỗi ký tự (start, data, parity & stop 
bit).

n Sau khi nhận được start bit, phía thu sẽ thực hiện
việc đồng bộ ký tự bằng cách đếm đúng số bit 
đã được lập trình, sau đó chuyển nội dung ký tự
vừa thu được vào bộ đệm và chờ thu ký tự mới.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-25

Truyền bất đồng bộ
(Asynchronous transmission)

n Đồng bộ khung (frame) :
n Frame là những ký tự in được : Đóng khung toàn

bộ khối bằng 2 ký tự đặc biệt :
n STX (Start of Text) : Bắt đầu khung.
n ETX ( End of Text) : kết thúc khung.

n Frame có những ký tự không in được :
n Thêm ký tự DLE (Data Link Escape) truôùc STX và

ETX .
n Nếu dữ liệu muốn phát trùng với DLE thì áp dụng

phương pháp nhồi ký tự hay nhồi byte ( Charater
Stuffing or Byte Stuffing).
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-26

Truyền bất đồng bộ
(Asynchronous transmission)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-27

n Hiệu suất truyền :
n Ví dụ truyền 1 ký tự được mã hóa bằng mã ASCII, có

data bit là 8 bit, 1bit star và 2 bit stop

n Nếu sử dụng thêm parity thì hiệu suất sẽ thấp hơn
n Tốc độ truyền dữ liệu hữu dụng : Giả sử ký tự truyền được

tryền ra cổng nối tiếp với tốc độ 1200bps. Thì tốc độ truyền
dữ liệu hiệu dụng là 1200x0727= 872bps 

Truyền bất đồng bộ
(Asynchronous transmission)

%7.72727.0
218

8
==

++
==

truyền bit số Tổng
tin thông bit Sốh
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-28

n VD : 
DTE A cần truyền cho DTE B thông điệp như
sau:TSLDLE
Thông điệp trên được phát như khối tin lên đường
truyền nối tiếp theo kiểu truyền bất đồng bộ, chuẩn
RS232, mã ASCII, với cấu hình 8O1(8 bits dữ liệu, 
kiểm tra parity Lẻ, 1 stop bit), tốc độ bit 1200bps, 

a. Cho biết khung tin mà A cần truyền cho B
b. Vẽ dạng tín hiệu điện trên cho 11 bit đầu tiên của khung

truyền.
c. Tính thời gian truyền của khung dữ liệu (Bỏ qua thời

gian xử lý khác).
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-29

3.6 Truyền đo àng bo ä
(S ynchronous transmission)

n Đặc điểm :
Ø Truyền bất đồng bộ có nhược điểm là khi truyền

dữ liệu tốc độ cao thì phương pháp đồng bộ bít
không đảm bảo độ tin cậy, hơn nữa hiệu suất
truyền không cao. Kiểu truyền đồng bộ sẽ khắc
phục những nhược điểm trên.

Ø Dữ liệu sẽ được truyền liên tục thành từng khối
trên đường truyền nên sẽ không có Start Bit và
Stop bit.

Ø Clock bên phát và bên thu phải đồng bộ nhau.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-30
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-31

Mã đường dây
(Line Codes )

n Dữ liệu số - Tín hiệu số
n Là các xung điện áp rời rạc hoặc liên tục
n Mỗi xung là 1 thành phần của tín hiệu
n Dữ liệu nhị phân được mã hoá vào các thành phần tín

hiệu này
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-32

Mã đường dây
(Line Codes )

v Các thông số cần quan tâm trong quá trình mã
hoá đường dây :

n Phổ tín hiệu
n Không có thành phần tần số cao giảm bớt băng thông tín

hiệu
n Không có thành phần DC cho phép ghép ac bằng biến

thế, tạo sự cách ly tốt
n Thông tin đồng bộ (clocking)

n Đồng bộ giữa máy phát và máy thu
n Dùng clock ngoài
n Tạo cơ chế đồng bộ dựa trên tín hiệu
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-33

Mã đường dây
(Line Codes )

n Phát hiện sai
n Có thể được xây dựng dựa vào mã hoá tín hiệu

n Giao thoa tín hiệu và tính miễn nhiễu
n Một số mã tốt hơn các mã khác

n Chi phí và độ phức tạp
n Tốc độ càng cao thì chi phí càng cao
n Một số mã cần tốc độ tín hiệu cao hơn tốc độ dữ

liệu

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-34

Mã đường dây
(Line Codes )

n Các loại mã thường dùng :
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-35

Mã đường dây
(Line Codes )

n NonReturn to Zero-Level (NRZ-L)
n Có 2 mức điện áp cho bit 0 và bit 1
n Điện áp hằng trong suốt thời gian bit, không trở

về mức điện áp 0V 
n Thông thường thì điện áp âm cho bit 1 và áp

dương cho bit 0
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-36

Mã đường dây
(Line Codes )

n NonReturn to Zero Inverted
n Đảo dấu cho bit 1
n Điện áp hằng trong suốt thời gian bit, không trở

về mức điện áp 0V
n Cạnh xung đánh dấu bit không có cạnh xung

đánh dấu bit 0
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-37

Mã đường dây
(Line Codes )
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-38

Mã đường dây
(Line Codes )

n Ưu và nhược của NRZ 
n Ưu

n Dễ dàng thực hiện
n Sử dụng băng thông tốt

n Nhược
n Có thành phần DC
n Thiếu khả năng đồng bộ

n Được sử dụng trong máy ghi từ
n Thường không được sử dụng cho truyền dẫn
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-39

Mã đường dây
(Line Codes )

n Mã RZ : 
n Dùng 3 mức điện áp +V,0,-V.
n Tín hiệu thay đổi trong khoảng 1 bit.
n Bit 1 thay đổi từ +V -> 0. 
n Bit 0  thay đổi từ –V->0

n Ưu : Đảm bảo Clock để đồng bộ bit tốt.
n Khuyết : Băng thông rộng.

0     1     0     0     0   1
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-40

Mã đường dây
(Line Codes )

n Mã Biphase
n Tín hiệu thay đổi điểm giữa mỗi bit nhưng không về 0.
n Manchester

n Luôn có sự thay đổi trạng thái tại vị trí giữa của chu kỳ bit.
n Bit 1 được mã hoá –V->+V
n Bit 0 được mã hoá +V->-V

n Manchester Vi sai
n Tương tự như mã hoá Manchester, đảo mức tại điểm giữa của

chu kỳ bit.
n Tuy nhiên sự thay đổi mức tín hiệu tại vị trí bắt đầu của chu kỳ

bit chỉ xảy ra nếu bit đó là bit 0. 
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-41

Mã đường dây
(Line Codes )
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-42

Mã đường dây
(Line Codes )

n Ưu, khuết điểm của mã mã Biphase
n Ưu điểm

n Đồng bộ ở cạnh xung giữa bit
n Không có thành phần DC
n Phát hiện sai : Khi có sự có mặt của cạnh xung không

mong muốn
n Nhược điểm

n Ít nhất có 1 cạnh xung cho mỗi bit
n Tốc độ điều chế cực đại gấp 2 lần NRZ
n Cần băng thông rộng hơn
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-43

Mã đường dây
(Line Codes )

n Mã Bipolar
n Đây là mã nhị phân sử dụng nhiều hơn 2 mức
n Mã AMI lưỡng cực

n Bit 0 được biểu diễn bởi mức 0V
n Bit 1 được biểu diễn bởi mức +V hoặc –V sao cho cực tính của

các bit 1 gần nhau nhất luôn phiên thay đổi.
n Ưu điểm

n Không mất đồng bộ nếu có 1 chuỗi bit 1
n Không có tích luỹ thành phần DC
n Băng tần thấp
n Dễ phát hiện sai

n Khuyết điểm
n Không đảm bảo đồng bộ bit nếu chuỗi bit 0 kéo dài.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-44

Mã đường dây
(Line Codes )

n Pseudoternary
n Bit 1 được biểu diễn bởi không có tín hiệu trên

đường truyền
n Bit 0 được biểu diễn bằng các thay đổi luân

phiên xung dương và xung âm
n Không có ưu hay nhược so với AMI
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-45

Mã đường dây
(Line Codes )
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-46

Mã đường dây
(Line Codes )

n Mã HDB3
n Kiểu mã hoá này giống với kiểu mã hoá AMI ngoại trừ

một đặc điểm là nếu trong chuỗi dữ liệu phát có 4 bit 0 
liên tiếp thì sẽ đựơc mã hoá thành x00V. Với
n X = 0 Nếu tổng số bit 1 giữa 2 mã V gần nhau nhất là số lẻ.
n X= B Nếu tổng số bit 1 giữa 2 mã V gần nhau nhất là số chẵn.

n ‘B’đảo cực so với bit 1 gần nhất trứơc nó (đúng luật mã AMI).
n ‘V’ (violation) được mã hoá cùng cực tính so với bit 1 gần nhất

trước ( vi phạm luật mã AMI)

n Mã B8ZS
n Nếu trong chuỗi dữ liệu phát có 8 bit 0 liên tiếp thì sẽ

đựơc mã hoá thành chuỗi bit là 000VB0VB. Trong đó:
n Lưu ý: Trong chuỗi bit phát sử dụng kiểu mã hoá này chỉ có tối

đa 7 bit 0 liên tiếp.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-47

Mã đường dây
(Line Codes )
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-48

Mã đường dây
(Line Codes )

n Các hạn chế của mã nhị phân đa mức
n Không hiệu quả bằng NRZ

n Mỗi thành phần tín hiệu biểu diễn chỉ 1 bit
n Trong hệ thống 3 mức có thể biểu diễn

log23=1.58bits
n Máy thu phải phân biệt được 3 mức tín hiệu
n Cần công suất cao hơn 3dB với cùng xác suất lỗi bit
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-49

Mã đường dây
(Line Codes )
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-50

n 101000011100000000100001
n RZ, NRZ, MANCHESTER, AMI, HDB3, 

B8ZS.
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